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           Vật lý
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của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức)

1. Mục tiêu đào tạo      

1.1. Mục tiêu chung
  Đào tạo Cử nhân Vật lý có năng lực chuyên môn; có đạo đức và sức khoẻ tốt. Có thể công tác trong các ngành nghề có liên quan đến chuyên môn là Vật lý và ứng dụng Vật lý, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức

- Kiến thức chung vÒ tự nhiên và xã hội: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức về khoa học M¸c-Lª nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về hệ thống pháp luật của nhà nước. Nắm được những kiến thức cơ bản về Toán học, Hoá học và Tin học phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

- Kiến thức ngành nghề: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Vật lý và những ứng dụng Vật lý điển hình; có phương pháp làm việc khoa học; có thể cập nhật và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, khi cần thiết có khả năng đổi hướng nghề nghiệp cho phù hợp với các biến động của thị trường lao động.
1.2.2. Về kỹ năng

          - Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật, công nghệ và hoạt động nghề nghiệp.

          - Có kỹ năng thực hành cần thiết để khi cập nhật có thể vận hành các thiết bị tự động, điều khiển và các máy móc thông dụng trong các xí nghiệp, cơ sở sản xuất và cơ sở nghiên cứu.

          - Có khả năng giảng dạy môn Vật lý ở các trường phổ thông, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các cơ sở nghề và có thể học tiếp lên ở các trình độ cao hơn.


          1.2.3. Về thái độ
 
Có phẩm chất cơ bản của người cán bộ khoa học kỹ thuật: trung thực,  năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao và kỷ luật tốt.


1.2.4. Vi trí công tác

Sau khi được đào tạo, sinh viên có thể công tác tại các trường phổ thông; các trường trung học và cao đẳng chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề, các trung tâm nghiên cứu khoa học; các nhà máy, xí nghiệp và các cơ sở kinh doanh hoặc có thể học lên bậc cao hơn.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng)

3. Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 132 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và quốc phòng)

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

5. Quy tr×nh đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế  đào tạo đại học, cao đẳng chÝnh quy theo hệ thống tÝn chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/Q§-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Quy chÕ 43).

6. Thang điểm: Theo Quy chế 43.

7. Nội dung chương tr×nh

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	50TC

	+ Bắt buộc
	37TC

	+ Tự chọn
	13TC

	7.1.1. Lý luận chính trị
	10TC

	7.1.2. Ngoại ngữ
	7TC

	7.1.3. Khoa học XH-Nhân văn
	2TC

	7.1.4. Toán-Tin học-KHTN-Công nghệ môi trường
	31TC

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	75 tiết

	7.1.6. Giáo dục quốc phòng
	165 tiết

	7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	78 TC

	+ Bắt buộc
	69TC

	+ Tự chọn
	9TC

	7.2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành
	37TC

	7.2.2. Khối kiến thức chuyên ngành
	41TC

	    7.2.3. Thực tập tốt nghiệp, KLTN hoặc học phần thay thế
	10 TC


        8. Kế hoạch đào tạo

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Loại giờ tín chỉ
	Điều kiện tiên quyết
	Học kỳ
	Bộ môn quản lý học phần

	
	
	
	Số tín chỉ
	Lý thuyết
	Bài tập, TL
	Thực hành
	Tự học
	
	
	

	A. Khối kiến thức đại cư​ơng
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lý luận chính trị
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.NML1.D1.2
	NL cơ bản của chủ nghĩa MLN1
	2
	21
	18
	0
	90
	
	1
	Nguyên lý

	2
	1.NML1.D2.3
	NL cơ bản của chủ nghĩa MLN2
	3
	32
	26
	0
	135
	1
	2
	Nguyên lý

	3
	1.TTH1.D0.2
	T​ư tư​ởng Hồ Chí Minh
	2
	21
	18
	0
	90
	2
	3
	Tư tưởng-PL

	4
	1.§LV1.D0.3
	ĐL của Đảng cộng sản Việt nam
	3
	32
	26
	0
	135
	3
	4
	Đường lối

	II
	Ngoại Ngữ (Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ)
	7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Tiếng Anh 1
	4
	36
	48
	0
	180
	
	3
	NN KC

	
	 
	Tiếng Pháp 1
	4
	36
	48
	0
	180
	
	3
	NN KC

	6
	 
	Tiếng Anh 2
	3
	27
	36
	0
	135
	5
	4
	NN KC

	
	 
	Tiếng Pháp 2
	3
	27
	36
	0
	135
	5
	4
	NN KC

	III
	Giáo dục thể chất và quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1.GDT0.D1
	Giáo dục thể chất
	75t
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	8
	1.GDQ0.D1
	Giáo dục Quốc phòng
	165
	
	
	
	
	
	
	GDQP

	IV
	Khối kiến thức TN-XH
	33
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1.PLD0.D1.2
	Pháp luật đại cư​ơng
	2
	18
	24
	0
	90
	3
	3
	Tư tưởng-PL

	10
	1.THD1.2
	Tin học
	2
	10
	
	40
	90
	
	1
	CNTT-TT

	11
	1.§S01.D1.3
	Đại số
	3
	27
	36
	0
	135
	
	1
	Đại số

	12
	1.GT1.D1.3
	Giải tích 1
	3
	27
	36
	0
	135
	
	1
	Giải tích

	13
	1.GT2.D1.2
	Giải tích 2
	2
	18
	24
	0
	90
	12
	2
	Giải tích

	14
	
	Hoá Đại cư​ơng
	4
	36
	48
	0
	170
	
	1
	Hóa học

	15
	 
	Phư​ơng pháp tính
	2
	18
	24
	0
	90
	13
	3
	Cơ điện-ĐT

	16
	 
	Ph​­¬ng pháp To¸n-Lý
	3
	27
	36
	0
	135
	13
	4
	Cơ điện-ĐT

	17
	 
	Vẽ Kỹ thuật
	3
	27
	36
	0
	135
	
	6
	Kỹ thuật CT

	18


	 Chọn một trong hai học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Ngôn ngữ lập trình cho Vật lý
	4
	24
	36
	40
	180
	10
	2
	Cơ sở và CN

	
	 
	Mathematical
	4
	24
	36
	40
	180
	10
	2
	Cơ sở và CN

	19
	 
	Cơ đại cương
	3
	27
	36
	0
	135
	
	1
	Cơ sở và CN

	20


	Chọn một trong hai học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.MTH0.D1.3
	CS vật lý môi trư​ờng và đo lường
	2
	18
	24
	0
	90
	35
	6
	Cơ sở và CN

	
	1.ATM0.D1.3
	An toàn và MT tr​ường CN
	2
	18
	24
	0
	90
	35
	6
	Cơ điện-ĐT

	B. Kiến thức DGCN 
	82
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối kiến thức cơ sở
	37
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 
	Điện và từ
	3
	27
	36
	0
	135
	19
	2
	Cơ sở và CN

	22
	 
	Vật lí phân tử và Nhiệt học
	3
	27
	36
	0
	135
	19
	2
	Cơ sở và CN

	23
	 
	Dao động và Sóng
	2
	18
	24
	0
	90
	19
	2
	Cơ sở và CN

	24
	 
	Kỹ thuật Điện
	3
	27
	36
	0
	135
	21
	3
	Cơ điện-ĐT

	25
	 
	Quang học
	3
	36
	48
	0
	170
	23
	3
	Cơ sở và CN

	26
	 
	Vật lí nguyên tử 
	2
	18
	24
	0
	90
	21
	3
	Cơ sở và CN

	27
	 
	Thực hành vật lý đại c​ương
	2
	
	
	60
	
	25
	4
	Cơ sở và CN

	28
	 
	Thực hành KT Điện
	2
	
	
	60
	
	24
	4
	Cơ điện-ĐT

	29
	 
	Cơ lý thuyết
	3
	27
	36
	0
	135
	19
	4
	Cơ sở và CN

	30
	 
	Điện động lực
	3
	27
	36
	0
	135
	21
	5
	Cơ sở và CN

	31
	 
	Cơ học lư​ợng tử
	4
	36
	48
	0
	170
	25
	5
	Cơ sở và CN

	32
	 
	NĐL và Vật lý thống kê
	3
	27
	36
	0
	135
	31
	6
	Cơ sở và CN

	33
	 
	Vật lý chất rắn
	4
	36
	48
	0
	170
	31
	6
	Cơ sở và CN

	II
	Khối kiến thức chuyên ngành
	41
	
	
	
	
	
	
	

	34


	 Chọn một trong hai học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	T. Anh chuyên ngành
	3
	27
	36
	0
	135
	6
	5
	NN KC

	
	 
	T. Pháp chuyên ngành
	3
	27
	36
	0
	135
	6
	5
	NN KC

	35
	 
	KT Điện tử
	4
	36
	48
	0
	170
	21
	5
	Cơ điện-ĐT

	36
	 
	Lý thuyết mạch 
	3
	27
	36
	0
	135
	21
	5
	Cơ điện-ĐT

	37
	 
	Quang phổ học
	3
	27
	36
	0
	135
	31
	6
	Cơ sở và CN

	38
	 
	Thực tế khu CN và cơ sở SX
	2
	
	
	
	
	
	7
	Cơ sở và CN

	39
	 
	Thực hành kỹ thuật điện tử
	2
	15
	
	60
	
	35
	7
	Cơ điện-ĐT

	40
	
	Kỹ thuật điện tử số
	4
	36
	48
	0
	170
	35
	7
	Cơ điện-ĐT

	41
	 
	Linh kiện và vật liệu điện tử
	4
	36
	48
	0
	170
	35
	7
	Cơ điện-ĐT

	42
	 
	CS tự động hoá và điều khiển 
	4
	36
	48
	0
	170
	35
	7
	Cơ điện-ĐT

	43
	 
	Vật lý Laser
	4
	36
	48
	0
	170
	31
	8
	Cơ sở và CN

	44
	
	Thực hành kỹ thuật số
	2
	27
	36
	0
	135
	40
	8
	Cơ điện-ĐT

	45
	
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	8
	Cơ sở và CN

	46
	
	Khoá luận tốt nghiệp
	6
	
	Cơ sở và CN

	
	Học phần thay thế KLTN (Chọn 2 trong 3)
	
	
	

	
	
	Sensor và ứng dụng
	3
	27
	36
	0
	135
	42
	8
	Cơ điện-ĐT

	
	
	Vật  liệu Nano và ứng dụng
	3
	27
	36
	0
	135
	33
	8
	Cơ sở và CN

	
	
	Từ học và siêu dẫn
	3
	27
	36
	0
	135
	33
	8
	Cơ sở và CN

	Tổng
	132
	
	
	
	
	
	
	


9. Mô tả vắn tắt nội dung các học phần

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1/The basic principles of Maxism 1
                                                            2 TC (21, 18, 0)

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2/The basic principles of Maxism 2
                                                          3 TC (32, 26, 0)

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.

Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology      2 TC (21,18,0)

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.4. Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam/Vietnamese revolution policy
                                                                                            3 TC (32, 26,0)

Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.5. Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ

a. Tiếng Anh 1/English 1                                                   4 TC (36,48,0)


Điều kiện tiên quyết: Không.
           Nội dung: Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt mức thấp (low) của trình độ sơ cấp (elementary). Nội dung gồm 4 thành tố: Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cuntural content).


b. Tiếng Pháp 1/ France 1                                                4 TC (36,48,0)


Điều kiện tiên quyết: Không.
          Nội dung: Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt mức thấp (low) của trình độ sơ cấp (elementary). Nội dung gồm 4 thành tố: Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cultural content).

9.6. Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ
a. Tiếng Anh 1/English 1                                                   3 TC (27,36,0)


Điều kiện tiên quyết:  Tiếng Anh1.



Nội dung: Học phần này phát triển cả bốn kỹ năng nhưng bắt đầu chú trọng kỹ năng đọc hiểu, đạt mức trung bình (mid) của trình độ sơ cấp. Nội dung gồm 4 thành tố: Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cuntural content).


b. Tiếng Pháp 1/ France 1                                                  3 TC (27,36,0)


Điều kiện tiên quyết: Tiếng Pháp 1.



Nội dung: Học phần này phát triển cả bốn kỹ năng nhưng bắt đầu chú trọng kỹ năng đọc hiểu, đạt mức trung bình (mid) của trình độ sơ cấp. Nội dung gồm 4 thành tố: Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cuntural content).
9.7. Giáo dục thể chất/Physical education                                    75 tiết
  

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/ 09/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo. 

   
9.8. Giáo dục Quốc phòng/Military education                           165 tiết


Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo.

9.7. Pháp luật đại cương/Basic law                                    2 TC (21,18, 90)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung thực hiện hành kèm theo Chỉ thị số 45/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
9.10. Tin häc/Informatics:                                            2 TC (10, 0, 10)
              - Điều kiện tiên quyết: Không
             - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tin học, cách sử dụng các phần mềm hệ thống và tiện ích, đặc biệt là các kỹ năng soạn thảo văn bản bằng Microsoft Words và xử lý bảng tính Excel, PowerPoint, truy cập thông tin từ mạng Internet.
9.11 Đại sè/Aglebra                                                       3 TC (27,36,0)

           Điều kiện tiên quyết: Không
           Nội dung: Thông qua các kiến thức cơ bản về tập hợp, về các tập hợp số quen thuộc như số thực, số phức, đa thức, phân thức hữu tỷ, trình bày các cấu trúc đại số cơ bản cần dùng cho Vật lý, như cấu trúc nhóm, cấu trúc vành, cấu trúc trường, cấu trúc không gian vectơ, vành các ma trận, khái niệm định thức. Đồng thời, trang bị cho sinh viên những kỹ năng tính toán liên quan đến số phức, đến hệ phương trình tuyến tính, đến cách tính định thức, đến phân tích một phân thức hữu tỷ thành các phân thức đơn giản, cần dùng trong giải tích và trong thực tiễn tính toán Vật lý sau này.

9.12 Giải tích 1/Analytics1                                            3 TC (27,36,0)

           Điều kiện tiên quyết: Không
Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng. Trình bày phép tính vi, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số. Trọng tâm của học phần là rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân các dạng hàm số khác nhau, ứng dụng các khái niệm đó để giải quyết các bài toán khác nhau của vật lý học.
9.13 Giải tích 2/Analytics2                                              2 TC (18, 24, 0)

           Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1.
     Nội dung: Học phần tập trung chủ yếu vào khái niệm hàm nhiều biến thực, phép tính vi phân đạo hàm riêng, định lý hàm ẩn và khái niệm cực trị của hàm nhiều biến, mặt cong và đường cong trong không gian. Ngoài ra còn tập trung vào cách giải phương trình, hệ phương trình vi phân tuyến tính với đạo hàm thường bậc nhất hoặc bậc hai; nghiên cứu chuỗi số, chuỗi hàm, các điều kiện hội tụ của chúng, cách phân tích hàm số thành chuỗi; các phép biến đổi tích phân Fourier, Laplace
9.14  Hoá đại c­¬ng/General chemistry                       4 TC (36, 48, 0)

          Điều kiện tiên quyết: Không
         Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hoá cấu tạo, hoá đại cương, hoá vô cơ và hoá hữu cơ. Bao gồm: Bản chất của sự hình thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử, các quy luật nhiệt động lực học và động học chi phối các phản ứng hoá học, các quá trình xảy ra trong dung dịch, cácphản ứng oxi hoá-khử và điện hoá học; tính chất hoá học của các đơn chất, hợp chất phổ biến và quan trọng, tính chất hoá học của các loại hợp chất hữu cơ chínhvà một số khái niệm về hoá học của sự sống.
9.15 Phương pháp tính cho vật lí/Computing methods for physics

                                                        2 TC (18,24,0)

          Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích 2.
          Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về sai số, các thuật toán giải gần đúng phương trình và hệ phương trình, tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải gần đúng phương trình vi phân, phép nội suy và phương pháp bình phương bé nhất.

9.16 Phương pháp toán lÝ/Method for Math-Physics   3 TC (27, 36, 0)

          Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2.

         Nội dung: Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức về: Phương trình Vật lý-Toán, các hàm đặc biệt, biến đổi Fuories, các biến đổi ích phân, các hàm suy rộng, lý huyết biểu diễn nhóm.


9.17 Vẽ kỹ thuËt/Descriptive Geomatry and Technical Drawing
                      


3TC (27, 36, 0)
          Điều kiện tiên quyết: Không.
         Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những công cụ cơ bản để có được một bản vẽ kỹ thuật: Công cụ thành lập mô hình, các phép chiếu, những yêu cầu cơ bản của một bản vẽ kỹ thuật và các phương pháp biểu diễn thường gặp.

           9.18. Chọn 1 trong 2 học phần

          a. Ngôn ngữ lập trình cho Vật lí/Programming Language for physics
                                                                                                   4 TC (24,36,40)

           Điều kiện tiên quyết: Tin học.
          Nội dung: Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về lập trình ngôn ngữ bậc cao: Hoặc  Turbo Pascal , hoặc C++; áp dụng các kiến thức này vào lập trình cho các bài toán trong Vật lí.

           b. Mathematical                                                          4 TC (24,36,40) 
          Điều kiện tiên quyết: Tin học.

          Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Mathematical để có thể sử dụng phần mềm này tính tính toán cho các bài toán trong Vật lí, Toán học và câc môn Khoa học kỹ thuật khác.

9.19. Cơ học đại cương/ General Classical mechanics    3 TC (27,36,0)                                         

          Điều kiện tiên quyết: Không
          Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chuyển động cơ học như: các đặc trưng động học của chuyển động; mối quan hệ giữa lực và chuyển động; chuyển động trong hệ quy chiếu phi quán tính; các định luật biến thiên và bảo toàn động lượng, năng lượng; chuyển động của vật rắn, của chất lưu; chuyển động trong trường hấp dẫn; chuyển động dao động và sóng cơ học.

Nắm vững các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các vật thường gặp trong kỹ thuật và trong cuộc sống hàng ngày.

9.20. Tự chọn 1 trong 2 học phần
a. Cơ sở vật lí môi trường và đo lường/Phyics foundation of environment and measuremen                                                 2 TC (18,24,0)

           Điều kiện tiên quyết: Không
          Nội dung: Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành khoa tự nhiên và công nghệ những kiến thức cơ bản về vật lý môi trường và vật lý đo lường cùng các thông số môi trường. Nội dung gồm 2 phần 

           Phần  1: Cơ sở vật  lý môi trường 

           Phần  2: Cơ sở vật lý của  một số vật liệu senser đo lường và một số sơ đồ ứng  dụng đo lường.
b. An toàn và môi trường công nghiệp/sercufily and industry inviroment                                    




2 TC (18,24,0)

          Điều kiện tiên quyết: Không
          Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn công nghiệp, bao gồm an toàn thiết bị, an toàn hệ thống và những nguyên tắc cơ bản để tạo ra môi trường hoạt động an toàn trong công nghiệp.
9.21. Điện và tõ/Electricity and magnetism                  3 TC (27,36,0)

           Điều kiện tiên quyết: Cơ học.
     Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: điện trường, từ trường; chuyển động của các hạt tích điện trong điện trường, từ trường; dòng điện trong kim loại, trong bán dẫn, chất lỏng, chất khí; điện trường, từ trường trong vật chất; các hiện tượng cảm ứng điện từ; các cơ sở của lý thuyết Maxwell về điện từ trường; chuyển động dao động và sóng điện từ.

Trên cơ sở các kiến thức này, sinh viên hiểu được các hiện tượng điện từ, hiểu được nguyên tắc của việc ứng dụng các hiện tượng điện từ trong khoa học kỹ thuật.

9.22. Vật lí phân tử và nhiệt học/ Molecular physics and Thermodynamics                                                                  3 TC (27,36,0)
           Điều kiện tiên quyết: Cơ học.
          Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý các hiện tượng nhiệt như: các nguyên lý 1 và 2 của nhiệt động lực học; các khái niệm  về các đại lượng nhiệt động như: nhiệt độ, entropy, năng lượng tự do, các thế nhiệt động, sự cân bằng pha và chuyển pha; thuyết động học của các chất khí; các quá trình chuyển động của phân tử trong khí thực, hơi, trong chất lỏng và chất rắn và sự chuyển pha giữa các trạng thái.

Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng  nhiệt của vật chất.

9.23. Dao động và sãng/Vibration and Waves                 2 TC (18,24,0)
          Điều kiện tiên quyết: Cơ học.
          Nội dung: Khảo sát các hiện tượng tuần hoàn có bản chất khác nhau nhưng biến đổi theo thời gian  theo cùng một quy luật: Dao động cơ học và dao động điện, sóng đàn hồi và sóng điện từ
           9.24. Kỹ thuật ®iÖn/Electric Engineering                        3 TC (27,36,0)
           Điều kiện tiên quyết: Điện và từ.

          Nội dung: Khái niệm và các định luật cơ bản về mạch điện. Dòng điện hình sin. Các phương pháp phân tích mạch điện. Mạch điện ba pha. Khái niệm về máy điện. Máy biến áp. Máy điện không đồng bộ. Máy điện một chiều. Đo lường điện. Các thiết bị và sơ đồ điều khiển
          9.25. Quang häc/Optical                                                     3 TC (27,36,0)
Điều kiện tiên quyết: Dao động và sóng.
         Nội dung: Học phần giới thiệu các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng như: hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ; hiện tượng phân cực ánh sáng; hiện tượng tán sắc và hấp thụ ánh sáng; các hiệu ứng đặc trưng cho tính chất hạt của ánh sáng. Học phần cũng giới thiệu một số kiến thức quang học hiện đại như quang sợi, laser và quang học phi tuyến. Nắm được các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được bản chất của các hiện tượng quang học và ứng dụng của chúng trong khoa học kỹ thuật.
9.26. Vật lí nguyên tử/ Atomic physics                           2 TC (18,24,0)
           Điều kiện tiên quyết: Điện và từ.

          Nội dung: Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử: Mộu Rutheford, mẫu Bohr và Sormmerfild; phổ của các nguyên tử một điện tử và nhiều điện tử hoá trị. Các nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn; tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng nguyên tử; cấu trúc phổ phân tử hay nguyên tử.   

9.27. Thí nghiệm vật lí đại cương/General physics experiment

          2 TC (0,0,60)
           Điều kiện tiên quyết: Quang học.

          Nội dung: Giúp sinh viên củng cố một số kiến thức đã học trong phần vật lý đại cương: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc xử lí số liệu thực nghiệm.
        9.28. Thực hành kỹ thuật ®iÖn/The Practice of Electrical Technique
                                                                                                         2 TC (0,0,60)
        Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện.

        Néi dung: Thực hành tính toán, kiểm tra mạch điện. Mắc tải 3 pha kiểu tam giác và sao. Đổi chiều quay của động cơ ban pha, chuyển đổi cách đấu ba pha theo kiểu sao và tam giác. Tháo lắp động cơ điện, quấn biến thế. 
           9.29. C¬ lÝ thuyªt/theoretical mechanics                    3 TC (27, 36, 0)
           Điều kiện tiên quyết: Cơ học.

          Nội dung: Trang bị cho sinh viên cách thức nghiên cứu một hệ vật lí dưới dạng tổng quát thông qua khái niệm hệ toạ độ tổng quát, hàm Lagranrian,  phương trình Lagranrian, ứng dụng các quy luật cho các hệ vật lí đơn giản, chuyển động trong trường đối xứng xuyên tâm, chuyển động của vật rắn, các dao động nhỏ. Khảo sát các hệ vật lí chuyển động với tốc độ cao. Mối liên hệ giữa các quy luật cơ học và các quy luật của điện động lực tạo nên bức tranh tổng thể của vật lí cổ điển.
          9.30. Điện động lùc/Dynamic electricity                     3 TC (27, 36, 0)

          Điều kiện tiên quyết: Điện và từ.

          Nội dung: Trình bày phương trình cơ bản của trường điện từ; các phương pháp tính các đại lượng điện từ; trường điện từ trong các hệ vật chất; năng lượng, xung lượng, các lực của trường điện từ; sóng điện từ trong các môi trường; các hiệu ứng điện từ trong môi trường vi mô; các tính chất điện từ của môi trường; các hiệu ứng điện không tương đối và tương đối tính.

          9.31. Cơ học lượng tử/Quantum mechanics               4 TC (36, 48, 0)

          Điều kiện tiên quyết: Quang học.

          Nội dung: Học phần trình bày lí thuyết hiện đại về vi hạt, các quá trình diễn ra trong khoảng cách cỡ hạt nhân nguyên tử. Làm cơ sở để tiếp thu các kiến thức về vật lí lí thuyết, vật lí chất rắn, Vật lí quang phổ…

9.32. Nhiệt động lực và vật lí thống kê/ Thermodynamics and Statistical phyics



                                     3TC(27,36,0)   
           Điều kiện tiên quyết: Cơ lượng tử.

          Nội dung: Trang bị cho sinh viên các kiến thức Vật lý phân tử, nhiệt động lực học và nhũng kiến thức hiện đại của vật lí lí thuyết liên quan đến hệ nhiều hạt. Học phần trình bày các hàm phân bố Gibbs, phân bố Maxwell, Boltzman, phân bố Fermi-Dirac; các áp dụng của phân bố này trong một số lí thuyết: nhiệt dung vật rắn, khí điện tử tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng. Khảo sát lý thuyết cổ điển về các quá trình không cân bằng.    

9.33. Vật lí chất rắn/Solíd Physics                             4TC (36,48,0)       
          Điều kiện tiên quyết: Cơ lượng tử.

          Nội dung: Học phần trình bày những kiến thức cơ bản nhất về chất rắn tinh thể: cấu trúc mạng tinh thể, các loại liên kết trong vật rắn, dao động của mạng tinh thể và tính chất nhiệt của vật rắn; điện tử tự do và tính chất dẫn điện của vật rắn; lý thuyết vùng năng lượng của vật rắn; các tính chất bán dẫn điện; tính chất điện môi, tính chất từ, tính chất quang và tính chất siêu dẫn của vật rắn. Nắm vững những kiến thức cơ bản này mới học sâu hơn về các lĩnh vực vật lí bán dẫn, vật lí điện môi, từ học và quang học bán dẫn.
9.34. Tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp) chuyên ngành/English for Physics

                                                          


       3 TC (27, 36, 0)

           Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2/Pháp 2.

          Nội dung: Các thuật ngữ chung về vật lý, thuật ngữ về chuyên ngành vật lý ứng dụng. Các phương pháp dịch tài liệu chuyên ngành.
9.35. Kỹ thuật điện tử / Electronic Technique              4TC (36,48,0)       
          Điều kiện tiên quyết: Điện và từ.

          Nội dung: Học phần trình bày về các linh kiện bán dẫn; các mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor, khuếch đại một chiều, khuếch đại thuật toán, kỹ thuật xung, các mạch ghim, vi mạch tương tự.

9.36. Lý thuyết mạch/ The theory of electric circuit       3TC(27,36,0)       
          Điều kiện tiên quyết: Điện và từ.

          Nội dung: Trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện. Mạch điện hình sin 1 pha. Phương pháp phân tích và giải mạch điện. Mạch điện ba pha.

9.37. Quang phæ/Spectroscopy 


      3 TC (27, 36, 0)

           - Điều kiện tiên quyết: Cơ lượng tử.

          - Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quang phổ học, các phép phân tích quang phổ và các ứng dụng.

     9.38. Thực tế các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất

  2TC (0,0,60)


Tìm hiểu quy trình công nghệ tại các cơ sở sản xuất và các khu công nghiệp. Đề xuất các phương án cải tiến.


9.39.Thực hành kỹ thuật điện tử/The Practice of Electronic Technique





                                                                            2TC (0, 0, 60)

          Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện tử.

          Nội dung: Học phần giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng thực hành bộ môn kỹ thuật điện tử thông qua các bài thí nghiệm: mạch dao động, mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán, khảo sát các đặc tuyến của các bộ khuếch đại, tách sóng và máy phát đa dao động.


9.40. Kỹ thuật điện tử số/Digital electronic Technique   4TC (36, 48, 0)
           Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện tử.

          Nội dung: Học phần sẽ cung cấp các kiến thức về hệ dao động, các mạch cơ bản của transitor và ổn nhiệt. Máy khuyếch đại, biến điệu và tách sóng. Máy thu, kỹ thuật xung số, vô tuyến truyền hình.


9.41. Linh kiện và vật liệu điện tử/Device And electronic Matter



                                                                                    4TC (36, 48, 0)
            Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện tử.

           Nội dung: Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, hiểu biết cần thiết và kỹ năng tối thiểu về lĩnh vực linh kiện bán dẫn và điện tử học. Sau khi học xong học phần, sinh viên có được những kiến thức nhất định về các linh kiện chủ động, bị động dùng trong vật lý linh kiện, bán dẫn và điện tử học, về các mạch điện tử cơ bản trong kỹ thuật; Có được những thông tin mới nhất trong lĩnh vực vật lý linh kiện, bán dẫn và điện tử học.
             9.42. Cơ sở tự động hoá và điều khiẻn /Theory of Atomation And Control                                                                                    4TC (36, 48, 0)
           Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện tử.

           Nội dung: Học phần trình bày các nguyên lí điều khiển cơ bản. Mô tả toán học các phần tử và các hệ thống điều khiển tự đông. Các phương pháp đánh giá chất lượng điều khiển của các hệ thống tuyến tính, các hệ thống điều khiển phi tuyến. Hệ thống điều khiển số. Hệ thống điều khiển tối ưu. Hệ thống điều khiển thích nghi.

       9.43. Vật lÝ laser/Laser Physics                                  4 TC (36, 48, 0)

            Điều kiện tiên quyết: Cơ lượng tử.

            Nội dung: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về laser: Nguyên lí hoạt động, các bộ phận tối thiểu cấu thành của laser, các tính chất của chùm tia laser , lý thuyết, công nghệ và kỹ thuật chế tạo laser rắn, một số ứng dụng quan trọng của laser rắn trong khoa học công nghệ và đời sống.


9.44. Thực hành kỹ thuật sè/The Practice of Digital Technique
                                                                                             2TC (18, 24, 0)
           Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện tử số.

           Nội dung: Học phần giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng thực hành bộ môn kỹ thuật điện tử  số thông qua các bài thực hành về: hệ dao động, các mạch cơ bản của transitor và ổn nhiệt. Máy khuyếch đại, biến điệu và tách sóng. Máy thu, kỹ thuật xung số, vô tuyến truyền hình.
         9.45. Thực tập tốt nghiệp/Final Pratice                      4 TC (0, 0, 180)


9.46. Khoá luận tốt nghiệp                                             6 TC  

          Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp


Chọn 2 trong 3 học phần                  

          a. Sensor và ứng dông/Sensor and Application          3TC (27, 36, 0)

          Điều kiện tiên quyết: Cơ sở tự động hoá và điều khiển.

          Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết, nguyên tắc làm việc và sai số của một số sensor chủ yếu trong công nghiệp như: Sensor quang, sensor đo nhiệt độ, áp suất, lực, gia tốc, lưu lượng, vị trí, khoảng cách, vận tốc, từ trường...


b. Vật liệu nano và ứng dông/Nano Matter and Application






                                                                       3TC (27, 36, 0)

          Điều kiện tiên quyết: Vật lí chất rắn.
          Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản và cập nhật những tính chất của vật liệu nano và những ứng dụng của chúng trong khoa học công nghệ và đời sống.


c. Từ học và siêu dẫn/Magnetisn And Superconductivity
                                                                                                      3TC (27, 36, 0)

          Điều kiện tiên quyết: Vật lí chất rắn.
          Nội dung: Trang bị hệ thống tri thức về từ học, các hiện tượng và quy luật của cảm ứng điện từ, trường từ, tương tác từ và sự lan truyền của sóng điện từ trong chân không. Bản chất và biểu diễn định lượng của tương tác từ và vật liệu từ.

         10.  Danh sách bộ môn quản lý học phần

	TT
	Học phần
	Bộ môn quản lý học phần

	1
	NL cơ bản của chủ nghĩa MLN1
	Nguyên lý

	2
	NL cơ bản của chủ nghĩa MLN2
	Nguyên lý

	3
	T​ư tư​ởng Hồ Chí Minh
	Tư tưởng-PL

	4
	ĐL của Đảng cộng sản Việt nam
	Đường lối

	5
	Tiếng Anh 1
	NN KC

	6
	Tiếng Pháp 1
	NN KC

	7
	Tiếng Anh 2
	NN KC

	8
	Tiếng Pháp 2
	NN KC

	9
	Giáo dục thể chất
	GDTC

	10
	Giáo dục Quốc phòng
	GDQP

	11
	Pháp luật đại cư​ơng
	Tư tưởng-PL

	12
	Tin học
	CNTT-TT

	13
	Đại số
	Đại số

	14
	Giải tích 1
	Giải tích

	15
	Giải tích 2
	Giải tích

	16
	Hoá Đại cư​ơng
	Hóa học

	17
	Phư​ơng pháp tính
	Cơ điện-ĐT

	18
	Ph​­¬ng pháp To¸n-Lý
	Cơ điện-ĐT

	19
	Vẽ Kỹ thuật
	Kỹ thuật CT

	20
	Ngôn ngữ lập trình cho Vật lý
	Cơ sở và CN

	21
	Mathematical
	Cơ sở và CN

	22
	Cơ đại cương
	Cơ sở và CN

	23
	CS vật lý môi trư​ờng và đo lường
	Cơ sở và CN

	24
	An toàn và MT tr​ường CN
	Cơ điện-ĐT

	25
	Điện và từ
	Cơ sở và CN

	26
	Vật lí phân tử và Nhiệt học
	Cơ sở và CN

	27
	Dao động và Sóng
	Cơ sở và CN

	28
	Kỹ thuật Điện
	Cơ điện-ĐT

	29
	Quang học
	Cơ sở và CN

	30
	Vật lí nguyên tử 
	Cơ sở và CN

	31
	Thực hành vật lý đại c​ương
	Cơ sở và CN

	32
	Thực hành KT Điện
	Cơ điện-ĐT

	33
	Cơ lý thuyết
	Cơ sở và CN

	34
	Điện động lực
	Cơ sở và CN

	35
	Cơ học lư​ợng tử
	Cơ sở và CN

	36
	NĐL và Vật lý thống kê
	Cơ sở và CN

	37
	Vật lý chất rắn
	Cơ sở và CN

	38
	T. Anh chuyên ngành
	NN KC

	39
	T. Pháp chuyên ngành
	NN KC

	40
	KT Điện tử
	Cơ điện-ĐT

	41
	Lý thuyết mạch 
	Cơ điện-ĐT

	42
	Quang phổ học
	Cơ sở và CN

	43
	Thực tế khu CN và cơ sở SX
	Cơ sở và CN

	44
	Thực hành kỹ thuật điện tử
	Cơ điện-ĐT

	45
	Kỹ thuật điện tử số
	Cơ điện-ĐT

	46
	Linh kiện và vật liệu điện tử
	Cơ điện-ĐT

	47
	CS tự động hoá và điều khiển 
	Cơ điện-ĐT

	48
	Vật lý Laser
	Cơ sở và CN

	49
	Thực hành kỹ thuật số
	Cơ điện-ĐT

	50
	Thực tập tốt nghiệp
	Cơ sở và CN

	51
	Khoá luận tốt nghiệp
	Cơ sở và CN

	52
	Sensor và ứng dụng
	Cơ điện-ĐT

	53
	Vật  liệu Nano và ứng dụng
	Cơ sở và CN

	54
	Từ học và siêu dẫn
	Cơ sở và CN


11.  Cơ sở vật chất phục vụ dạy học

11.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính
Cần có các phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Vật lÝ đại cương: Phục vụ sinh viên thực hành thí nghiệm vật lÝ đại cương.

- Phòng thí nghiệm/thực hành §iện-§iÖn tử: Phục vụ cho sinh viên thí nghiệm/thực hành môn kĩ thuật điện và môn kĩ thuật điện tử.

- Phòng thí nghiệm Chuyên đề Vật lí ứng dụng: Phục vụ sinh viên thực hành, thí nghiệm các ứng dụng chuyên ngành.

Về thực tế khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và thực tập tốt nghiệp: Có thể liên hệ với các nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Công Thanh, Nhà máy Phụ gia Xi măng; các nhà máy phân bón: Tiến Nông, Thần Nông, các trạm điện thuộc điện lực Thanh Hoá hay truyền tải điện Thanh Hoá; công ty ánh Dương, công ty Điện Cơ Thanh Hoá.
11.2. Thư viện


Trung tâm Thông tin tư liệu-Thư viện trường ĐHHĐ cần có đầy đủ sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các lĩnh vực có liên quan đÓ để đ¸p ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên. 
Cần có phòng đọc cho sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ tại khoa Kỹ thuật Công nghệ; ngoài ra cần có một phòng đọc mạng để sinh viên truy cập tìm kiếm thông tin, tài liệu thông qua hệ thống mạng nội bộ và internet.
11.3 Giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học
	TT
	Học phần
	Tác giả
	Tên tài liệu
	Nhà XB, năm XB

	1
	Cơ học
	Nguyễn Hữu Mình
	Cơ học
	Giáo dục, 1999

	
	
	Hoàng Quí
	Cơ học
	Giáo dục, 1986

	
	
	Lê Trọng Tường
	Cơ học
	§HSP, 2004

	2
	VLPT
	Lê Văn
	VLPT và Nhiệt học
	§H&THCN, 1981

	3


	§iÖn&Tõ
	Vò Thanh KhiÐt
	GT Điện đại cương
	§H&THCN, 1981

	
	
	Vò Thanh KhiÐt
	 Điện đại cương
	Giáo dục, 1998

	4
	Quang học
	Ngô Quốc Quýnh
	Quang học
	Giáo dục, 1997

	
	
	Đặng Thị Mai
	Quang học
	Giáo dục, 1999

	5
	VLNT
	Phạm Duy Hiển
	VLNT và hạt nhân
	Giáo dục, 1979

	6
	D§&S
	Vũ Thanh Khiết
	Dao động và sóng
	Giáo dục, 1999

	7
	C¬-Quang
	Lương Duyên Bình
	Bài tập VLĐC T1,2
	Giáo dục, 1994

	8
	C¬-Quang
	Nguyễn Văn ẩn
	Bài tập VLĐC T1,2
	Giáo dục, 1994

	9
	T.h VL§C
	Nhiều tác giả
	T.hµnh VL§CT1,2 
	§H&THCN, 1990

	
	
	Ng. Thượng Chung
	TN Biểu diễn Vật lí
	Giáo dục, 1978

	
	
	Ng. Thị Bảo Ngọc
	T.hµnh VL§C
	§HSP 1999

	10
	KT điện
	Đặng Văn Đào
	Kỹ thuật điện
	

	11
	CSVLMT
	Trần Minh Thi
	CSVLMT&§L
	§HSP 2006

	12
	CST§H&§K
	Trần Đình Chân
	Các P. tử của TBTĐ
	KHKT, 1984

	13
	Tin học
	Hồ sĩ Đàm 
	Tin học cơ sở
	Giáo dục, 20002

	
	
	Bùi Thế Tâm
	Tin học văn phòng
	GTVT, 2007

	14
	NN LTr×nh
	Phạm Văn ất
	Lập trình C
	NXBKHKT, 1996

	15
	Mathematical
	Vũ Ngọc Tước
	N.ng÷ Mathematical
	KHKT, 1999

	16
	LT mạch
	P.X.Nhµn-H.A Tuý
	Lý thuyết mạch
	KHKT, 1996

	17
	VL Laser
	Hồ Quang Quý
	Laser r¾n-CN&UD 
	§HQGHN, 2006

	18
	PP Tính
	Tạ Văn Dĩnh
	Phư​ơng pháp tính
	KHKT, 1996

	19
	CHLT
	Phạm Quý Tư, Đỗ Đình Thanh
	Cơ học lượng tử (2 tập)
	§HSP, 1994

	20
	NĐL&VLThống Kê
	Vũ Thanh Khiết
	NĐL &Vật lí thống kê
	GD, 1997

	21
	§.§ Lực
	Đào Văn Phúc 
	Điện động lực
	GD, 1984

	
	
	Nguyễn Phúc Thuần
	Điện động lực
	§HSP, 1994

	
	
	Nguyễn Hữu Mình
	Điện động lực
	GD, 1999

	
	
	Nguyễn Văn Thỏa
	Điện động lực
	GD, 1999

	22
	Cơ lý thuyết
	Nguyễn Hữu Mình
	Cơ lý thuyết
	GD, 1997

	23
	KT§TS
	
	K.thuật điện tử số
	

	24
	VLCR
	Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình
	Vật lí chất rắn
	GD, 1992

	25
	Phương pháp Toán-Lý
	Đỗ Đình Thanh
	Phương pháp Toán-Lý
	GD, 1978

	
	
	Nguyễn Thừa Hợp
	Phương trình đạo hàm riêng
	§H&THCN, 1987


12. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Chương trình khung đào tạo ngành Vật lý ứng dụng ®­​îc xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 06 năm 2004, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn chuyển đổi chương khung chương trình theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Hồng Đức
Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. Nhưng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian).

Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng./.

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   TS. Nguyễn Văn Phát 
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